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                      BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA 8 

 

Phßng GD - §T 

Đề chính thức 

đề thi chọn học sinh giỏi  

Môn: Hoá học lớp 8 

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 

 

I- phần trắc nghiệm: (3 điểm) 

A- Điền từ hoặc cụm từ còn thiếu vào ô trống. 

1) Những nguyên tử có cùng số ........1........ trong hạt nhân đều là .......2......... cùng 

loại, thuộc cùng một ........3....... hoá học. 

2) Các .........4......... có phân tử là hạt hợp thành, còn .......5......... là hạt hợp thành 

của ...........6.......... kim loại. 

B- Lựa chọn đáp án đúng. 

1) Số nguyên tử H có trong 0,5 mol H2O là: 

A. 3 . 1023 nguyên tử    B. 6. 1023 nguyên tử 

C. 9 . 1023 nguyên tử     D. 12 . 1023 nguyên tử 

2) Nguyên tử A có điện tích hạt nhân là 11+. Hỏi nguyên tử A có bao nhiêu lớp 

electron? 

A. 1   B. 2   C. 3   D.4 

3) Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tố là X và O, nguyên tố X có hoá trị VI. 

Tỷ khối của hợp chất với oxi là 2,5. Nguyên tố X là: 

A. Nitơ  B. Phốt pho  C. Lưu huỳnh  D. Cacbon 

4) Trong các công thức hoá học sau, công thức nào sai ? 

A. Fe3(HPO4)2    B. Fe (H2PO4)2 

C. Fe (H2PO4)3    D. Fe2(HPO4)3 

5) Đốt cháy 9 (g) sắt trong 22,4 lít khí oxi (đktc) khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì 

khối lượng oxit sắt từ sinh ra là: 

A. 12,2 (g)  B. 11,6 (g)  C. 10,6 (g)  D. 10,2 (g) 

6) Oxit axit tương ứng của axit HNO3 là: 

A. NO2  B. N2O3  C. N2O5  D. NO 

ii- phần tự luận  (17 điểm) 

1) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau ? Cho biết mỗi phản ứng thuộc loại 

nào ? Vì sao ? 

 a) KMnO4        
to          ? + ? + ? 

 b) Fe + H3PO4                   ? + ? 
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 c) S + O2           
to         ? 

 d) Fe2O3 + CO        t0         Fe3O4 +  ? 

2) Một oxit kim loại có thành phần % khối lượng của oxi là 30%. Tìm công thức 

oxit biết kim loại có hoá trị III ? 

3) Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KMnO4 

hoặc KClO3. Hỏi khi sử dụng khối lượng KMnO4 và KClO3 bằng nhau thì trường 

hợp nào thu được thể tích khí oxi nhiều hơn ? Vì sao ? 

4) Đốt 12,4 (g) phốt pho trong khí oxi. Sau phản ứng thu được 21,3 (g)               

điphốtphopentaoxit. Tính: 

 a) Thể tích khí O2 (đktc) tham gia phản ứng) ? 

 b) Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng ? 

5) ở nhiệt độ 1000C độ tan của NaNO3 là 180g, ở 200C là 88g. Hỏi có bao nhiêu 

gam NaNO3 kết tinh lại khi làm nguội 560g dung dịch NaNO3 bão hoà từ 1000C 

xuống 200C ? 

6) Cho X là hỗn hợp gồm Na và Ca. m1(g) X tác dụng vừa đủ với V (l) dung dịch 

HCl 0,5M thu được 3,36 (lít) H2 (đktc). m2 (g) X tác dụng vừa đủ với 10,8 (g) 

nước. Tính: 

a) Tỷ lệ khối lượng m1/ m2 ? 

b) Nếu cho m2 (g) X tác dụng vừa đủ với V dung dịch HCl thì nồng độ mol/ l của 

dung dịch HCl đã dùng là bao nhiêu ?  

 

Cho biết  H = 1;  N = 14; O = 16;  Na = 23;  Cl = 35,5;  

  Ca = 40;  Mn = 55;   Fe = 56;  Ba = 107 

 

(Thí sinh ñöôïc pheùp söû duïng baûng heä thoáng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoaù hoïc) 

 

Họ và tên thí sinh:...........................................................SBD................. 

 

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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đề thi chọn học sinh giỏi  

Môn: Hoá học lớp 8 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 

Phần I : Trắc nghiệm  

Câu  1 :  (2 điểm ) 

 Để tạo thành phân tử của 1 hợp chất thì tối thiểu cần có bao nhiêu loại nguyên tử: 

A. Hai loại nguyên tử  B. Một loại nguyên tử  

C. Ba loại nguyên tử  D. A, B, C  đều đúng  

Câu 2 : (2 điểm ) 

 Trong một phản ứng hoá học các chất phản ứng và chất tạo thành phải cùng: 

A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố  B. Số nguyên tử trong mỗi chất  

C. Số phân tử mỗi chất  D. Số nguyên tố tạo ra chất 

Câu 3 : (2 điểm ) 

Cho mỗi hỗn hợp gồm hai muối A2SO4 và BaSO4  có khối lượng là 44,2 g 

tác dụng vừa đủ với 62,4 g BaCl2  thì cho 69,9 g kết tủa BaSO4 và hai muối tan . 

Khối lượng hai muối tan phản ứng là : 

A.   36,8 g B .   36,7 g C .   38 g D .  40 g  

Phần II : Tự luận  

Câu 1 : (4điểm ) 

Tính số phân tử có trong 34,2 g nhômsunfat Al2(SO4)3  ở đktc , bao nhiêu lít 

khí ôxi sẽ có số phân tử bằng số phân tử có trong Al2(SO4)3  trên .  

Câu 2 : (5 điểm ) 

Trên 2 đĩa cân để hai cốc đựng dung dịch HCl và H2SO4 sao cho cân ở vị trí 

thăng bằng: 

- Cho vào cốc đựng dung dịch HCl 25 g CaCO3      

- Cho vào cốc đựng dung dịch H2SO4 a g Al . 

Cân ở vị trí thăng bằng. Tính a , biết có các phản ứng xảy ra hoàn toàn theo 

phương trình : 

  CaCO3     + 2   HCl                      CaCl2    + H2O  + CO2 

 2 Al        +    3H2SO4                       Al2(SO4)3    + 3H2   

 Câu 3 : (5 điểm ) 

  Có hỗn hợp khí CO và CO2. Nếu cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch 
Ca(OH)2 dư thì thu được 1 g chất kết tủa màu trắng. Nếu cho hỗn hợp khí này đi 
qua bột CuO nóng dư thì thu được 0,46 g Cu . 
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  a) Viết phương trình phản ứng xảy ra ? 

  b) Tính thể tích của hỗn hợp khí ở đktc và thể tích của mỗi khí có ở trong hỗn 

hợp . 

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
 đề thi chọn học sinh giỏi  

Môn: Hoá học lớp 8 

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 

 

Câu 1: (3,0 điểm) 

Cho sơ đồ phản ứng sau: Zn + HCl    ZnCl2 + H2 
a/ Hãy lập thành phương trình hóa học và nói rõ cơ sở để viết thành PTHH? 
b/ Hãy vẽ sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hóa học nói trên và giải thích tại sao lại 
có sự tạo thành chất mới sau phản ứng hóa học? 

Câu 2: ( 4,0 điểm ) 

Có những chất sau: Zn, Cu, Al, H2O, C12H22O11, KMnO4, HCl , KClO3 , KNO3 , 
H2SO4 loãng  , MnO2 . 

a) Những chất nào có thể điều chế được khí : H2,  O2 .       
b) Viết phương trình hoá học xảy ra khi điều chế những chất khí nói trên (ghi 

điều kiện nếu có). 

c) Trình bày ngắn gọn cách thu các khí trên vào lọ. 
 

Câu 3:( 4,0 điểm)  

         Cac bon oxit CO tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy điền vào những « 
trống số mol các chất phản ứng và sản phẩm có ở những thời điểm khác nhau. Biết 
hỗn hợp CO và O2 ban đầu được lấy đúng tỷ lệ về số mol các chất theo phản ứng. 
 

Các thời điểm 

Số mol 

Các chất phản ứng Sản phẩm 

CO O2 CO2 

Thời điểm ban đầu t0 20 ... ... 

Thời điểm  t1 15 ... ... 

Thời điểm  t2 ... 1,5 ... 

Thời điểm kết thúc ... ... 20 

 

Câu 4: (3,0 điểm)   

        Một nguyên tử R có tổng số các hạt trong p, n, e là 115. Số hạt mang điện nhiều 
hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Hãy xác định tên nguyên tử R ? 

 

Câu 5 : ( 6,0 điểm) 

        a/ Hoà tan hoàn toàn 3,6 g một kim loại A hóa trị II bằng dung dịch axit clohiđric 
thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Xác định tên kim loại A? 
b/ Nếu cho lượng kim loại A nói trên vào 14,6 g axit clohiđric, tính khối lượng các 
chất thu được sau khi phản ứng? 
 
(Biết: Điện tích hạt nhân của 1 số nguyên tử : K: 19+ ; Zn : 30+ ; Br : 35+ ; Ag : 

47+ 
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Ca = 40; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; H = 1; Cl = 35,5; C = 12; O = 16). 

(Thí sinh ñöôïc pheùp söû duïng baûng heä thoáng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoaù hoïc) 

Họ và tên thí sinh:...........................................................SBD................. 

 

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

đề thi chọn học sinh giỏi  
Môn: Hoá học lớp 8 

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 

Bài 1 (3,0  điểm) 

Lập phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng sau: 

 1/ FeS2 + O2     Fe2O3 + SO2 

 2/ KOH + Al2(SO4)3      K2SO4 + Al(OH)3 

 3/ FeO + HNO3     Fe(NO3)3 + NO + H2O 

 4/ FexOy + CO      FeO + CO2 

 5/ CxHyCOOH + O2      CO2 + H2O 

Bài 2 (3,0 điểm) 

Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động (đặc 
biệt ở nhiệt độ cao). Trên cơ sở đó hãy so sánh với tính chất hoá học cơ bản của 
đơn chất hiđro. Viết phương trình minh hoạ. 

Bài 3 (3,0 điểm) 

Cho các oxit có công thức sau: SO3, Fe2O3, K2O, N2O5, Mn2O7, NO. 
 1/ Những oxit nào thuộc loại oxit axit, oxit bazơ? Vì sao? 
 2/ Đọc tên tất cả các oxit. Viết công thức cấu tạo của các oxit axit. 

Bài 4 (3,0 điểm) 

Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua m gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau phản ứng 
được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy ra 
hoàn toàn). 
 1/ Tìm giá trị m? 
 2/ Lập công thức phân tử của oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng 
sắt đơn chất. 

Bài 5 (4,0 điểm) 

17,92 lít hỗn hợp X gồm hiđro và axetilen C2H2 (đktc) có tỉ khối so với nitơ là 0,5. 
Đốt hỗn hợp với 51,2 gam khí oxi. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ 
hết được hỗn hợp khí Y. 
 1/ Viết phương trình hoá học xảy ra. 
 2/ Xác định % thể tích và % khối lượng của Y. 
 

Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24; Zn = 65; C =12; O = 16 
 
 

Họ và tên thí sinh:...........................................................SBD................. 

 

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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đề thi chọn học sinh giỏi  

Môn: Hoá học lớp 8 

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1 (1,5  điểm)  

Lập phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng sau: 

 1/ FeS2 + O2      Fe2O3 + SO2 

 2/ KOH + Al2(SO4)3      K2SO4 + Al(OH)3 

 3/ FeO + H2      Fe + H2O 

 4/ FexOy + CO     FeO + CO2 

          5/ Al + Fe3O4    Al2O3 + Fe 
Và cho biết phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử ?Chất nào là chất khử? Chất 
nào là chất oxi hóa?Tại sao? 

Câu 2(1,5  điểm) 

Trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch đựng trong 4 lọ mất nhãn 
sau:N­íc, Natri hi®«xit, Axit clohi®ric, Natriclorua.  Viết phương trình phản ứng 
minh hoạ nếu có. 

Câu3(1,0 điểm) 

Cho các oxit có công thức sau: SO3, Fe2O3,K2O, N2O5, CO2. 
 1/ Những oxit nào thuộc loại oxit axit, oxit bazơ? vì sao? 
 2/ Đọc tên tất cả các oxit. Viết công thức cấu tạo của các oxit axit. 

Câu 4 (2,0 điểm) 

Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua m gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau phản ứng 
được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy ra 
hoàn toàn). 
 1/ Tìm giá trị m? 
 2/ Lập công thức phân tử của oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng 
sắt đơn chất. 

Câu 5 (2,5 điểm) 

11,2 lít hỗn hợp X gồm hiđro và mêtan CH4 (đktc) có tỉ khối so với oxi  là 0,325. 
Đốt hỗn hợp với 28,8 gam khí oxi. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ 
hết được hỗn hợp khí Y. 
 1/ Viết phương trình hoá học xảy ra. Xác định % thể tích các khí trong X? 
 2/ Xác định % thể tích và % khối lượng của các khí trong Y. 
 

Câu 6(1,5  điểm) 

Tính khối lượng NaCl cần thiết để pha thêm vào  200,00gam dung dịch NaCl 25% 
thành dung dịch 30%. 
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Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24;Na = 23 ; Zn = 65; C =12; O = 16 ; Cl = 35,5.  
  

 
Họ và tên thí sinh:...........................................................SBD................. 

 

 
                                 (Giám thị coi thi không giải thích gì thêm) 

 

 đề thi chọn học sinh giỏi  

Môn: Hoá học lớp 8 

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu1 (2đ)  

1. Nguyên tử X có tổng các hạt là 52 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt 

không mang điện là 16 hạt. 

a)Hãy xác định số p, số n và số e trong nguyên tử X. 

b) Vẽ sơ đồ nguyên tử X. 

c) Hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tửư khối của nguyên tố X. 

2. Nguyên tử M có số n nhiều hơn số p là 1 và số hạt mang điện nhiêu hơn số hạt 

không mang điện là 10.Hãy xác định M là nguyên tố nào? 

Câu 2 (2đ)  

Lập phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng sau: 

 1/ FeS2 + O2      Fe2O3 + SO2 

 2/ KOH + Al2(SO4)3      K2SO4 + Al(OH)3 

 3/ FeO + HNO3      Fe(NO3)3 + NO + H2O 

 4/ FexOy + CO     FeO + CO2 

 

Câu3 (2đ):  Tính số phân tử :      a. Của 0,25 mol  Fe2O3                                                       

                                                     b. Của 4,48 lít Cacb«nÝc (ë®ktc). 

                                                     c. Của 7,1 gam khí Clo. 

Câu4 (2đ)  

Một hợp chất A có 42,9% C và 57,1% O theo khối lượng.                  

a. Lập công thức của A , biết  dA/H2 = 14. 

b. Tính khối lượng của 1,12 lít khí A (ở đktc). 

Câu5 (2đ)  
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Để đốt cháy 16g một chất  X cần dùng 44,8 lít khí Oxi(đktc ) thu được khí CO2 và 

hơi nước theo tỷ lệ mol là 2 : 1 .Tính khối lượng khí CO2 và khối lượng H2O tạo 

thành. 

 

Họ và tên thí sinh:...........................................................SBD................. 

 

 

 

 

 Đề thi chọn học sinh năng khiếu 

Môn: Hoá học 8 

Thời gian làm bài: 120 phút 

 

I/ Phần trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm) 

Chọn một đáp án đúng trong 4 phương án ở mỗi câu rồi ghi vào bài làm: 
1) Nguyên tử Agon có 18 proton trong hạt nhân. Số lớp electron và số electron lớp 
ngoài cùng tương ứng là: 
 A. 2 và 6 B.  3 và 7  C.  3 và 8 D. 4 và 7 
2) Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử R là 28, trong đó số hạt 
không mang điện chiếm khoảng 35,7%. Số đơn vị điện tích hạt nhân bằng: 
 A.  9 B. 10  C.  11  D.  12 
3) Lĩnh vực áp dụng quan trọng nhất của khí oxi là: 
 A. Sự hô hấp   B. Đốt nhiên liệu trong tên lửa  
 C. Sự đốt nhiên liệu  D. Cả A và C 
4) Trong một nguyên tử của nguyên tố X có 8 proton, còn nguyên tử của nguyên 
tố Y có 13 proton. Hợp chất đúng giữa X và Y là: 
 A.  YX2 B. Y2X  C. Y2X3  D. Y3X2 
5) Lấy một khối lượng các kim loại kẽm, nhôm, magie, sắt lần lượt tác dụng với 
dung dịch axit sunfuric loãng. Các kim loại tác dụng hết với axit thì kim loại nào 
cho nhiều hiđro nhất: 
 A.  Kẽm B.  Nhôm  C. Magie  D.  Sắt 

II/ Phần tự luận (16,0 điểm) 

Bài 1 (3,0  điểm): Lập phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng sau: 

 1/ FeS2 + O2      Fe2O3 + SO2 

 2/ KOH + Al2(SO4)3      K2SO4 + Al(OH)3 

 3/ FeO + HNO3      Fe(NO3)3 + NO + H2O 

 4/ FexOy + CO      FeO + CO2 

 5/ CxHyCOOH + O2      CO2 + H2O 

Bài 2 (3,0 điểm): Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là một đơn chất phi kim rất 

hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao). Trên cơ sở đó hãy so sánh với tính chất hoá 
học cơ bản của đơn chất hiđro. Viết phương trình minh hoạ. 

Bài 3 (3,0 điểm): Cho các oxit có công thức sau: SO3, Fe2O3, K2O, N2O5, Mn2O7, 

NO. 
 1/ Những oxit nào thuộc loại oxit axit, oxitbazơ? vì sao? 
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 2/ Đọc tên tất cả các oxit. Viết công thức cấu tạo của các oxit axit. 

Bài 4 (3,0 điểm): Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua m gam oxit sắt FexOy nung nóng. 

Sau phản ứng được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam 
(phản ứng xảy ra hoàn toàn). 
 1/ Tìm giá trị m? 
 2/ Lập công thức phân tử của oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng 
sắt đơn chất. 

Bài 5 (4,0 điểm): 17,92 lít hỗn hợp X gồm hiđro và axetilen C2H2 (đktc) có tỉ khối 

so với nitơ là 0,5. Đốt hỗn hợp với 51,2 gam khí oxi. Phản ứng xong, làm lạnh để 
hơi nước ngưng tụ hết được hỗn hợp khí Y. 
 1/ Viết phương trình hoá học xảy ra. 

2/ Xác định % thể tích và % khối lượng của Y. 
 

Đề chính thức Đề thi chọn HSG dự thi cấp huyện 

Môn: Hoá học 8 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 
Bài 1:   

1) Cho các PTHH sau PTHH nào đúng, PTHH nào sai? Vì sao? 

a)   2Al   +    6HCl        2AlCl3    +    3H2          

b)  2Fe   +  6HCl        2FeCl3    +    3H2 

c)   Cu     +    2HCl      CuCl2    +    H2      

d)  CH4  +   2O2     SO2   +  2 H2O  
 

2) Chọn câu phát biểu đúng và cho ví dụ: 

a) Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. 
b) Oxit axit là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. 
c) Oxit bazơ thường là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ. 
d) Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ. 
 

3)  Hoàn thành các PTHH sau: 

a)  C4H9OH  +    O2      CO2     +     H2O             

b)  CnH2n - 2      +     ?          CO2    +     H2O   

c)  KMnO4   +     ?          KCl    +   MnCl2   +   Cl2    +   H2O  

d)  Al    +      H2SO4(®Æc, nãng)     Al2(SO4)3      +    SO2    +   H2O 
 

Bài 2:  Tính số mol nguyên tử và số mol phân tử oxi có trong 16,0 g khí sunfuric. 
 (giả sử các nguyên tử oxi trong khí sunfuric tách ra và liên kết với nhau tạo thành 

các phân tử oxi).  

 

Bài 3:  Đốt cháy hoàn toàn khí A cần dùng hết 8,96 dm3 khí oxi thu được 4,48 
dm3 khí CO2 và 7,2g hơi nước. 
a) A do những nguyên tố nào tạo nên? Tính  khối lượng A đã phản ứng. 
b) Biết tỷ khối của A so với hiđro là 8. Hãy xác định công thức phân tử của A và 
gọi tên A. 
 

Bài 4: Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng(II) oxit  ở 400 
0C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn. 
a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra. 
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b) Tính hiệu suất phản ứng. 
c) Tính số lít khí hiđro đã tham gia khử đồng(II) oxit trên ở đktc. 
 
 
 

Họ và tên thí sinh:...........................................................SBD................. 

 

 
                                 (Giám thị coi thi không giải thích gì thêm) 

 

 

 

 Đề thi chọn học sinh giỎI 

Môn: Hoá học 8  
Thời gian làm bài: 60 phút 

 

 

I/ Phần trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm) 

1) Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng bằng cách thực 

hiện các tính toán theo mỗi cột. 

 

         Dung dịch 

Đại lượng                CuSO4 KOH BaCl2 Ca(OH)2 NaCl 

mct 6 g    0,148 g 30 g 

mH 2 O     270 g 

mdd   240 g   

Vdd  300 ml   100 ml  

Ddd (g/ml) 1,15 1,04 1,2 1 1,1 

C% 15%  10%   

CM  0,25 M    

 
Chọn một đáp án đúng trong 4 phương án ở mỗi câu rồi ghi vào bài làm: 
2) Lĩnh vực áp dụng quan trọng nhất của khí oxi là: 
 A. Sự hô hấp  B. Đốt nhiên liệu trong 
tên lửa  
 C. Sự đốt nhiên liệu D. Cả A và C 
3) Lấy một khối lượng các kim loại kẽm, nhôm, magie, sắt lần lượt tác dụng với 
dung dịch axit sunfuric loãng. Các kim loại tác dụng hết với axit thì kim loại nào 

cho nhiÒu khí hiđro nhÊt: 

 A. Kẽm B. Nhôm C. Magie
 D. Sắt 

4) Độ tan của muối K2SO4 ở 20
0
C là 11,1 g. Nồng độ phần trăm của dung dịch 

bão hòa ở nhiệt độ này là 

 A. 11,1% B. 10% C. 17,4%

 D. 20% 
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5) Để pha chế dung dịch NaOH 0,1M từ 800 ml dung dịch NaOH có nồng độ 

0,25M thì thể tích nước cần lấy thêm là: 

 A. 800 ml B. 2000 ml  C. 1200 ml D. 

1000 ml 

II/ Phần tự luận (16,0 điểm) 

Bài 1 (3,0  điểm): Lập phương trình hoá học sau: 

 1/      FeS2 + O2   
0t   Fe2O3 + SO2 

 2/      KOH +     Al2(SO4)3     K2SO4 +    Al(OH)3 

 3/      Fe +      HNO3 
0t   Fe(NO3)3 +   NO +    H2O 

 4/      FexOy +    CO  
0t   FeO + CO2 

 5/       KNO3 
0t   KNO2 + O2 

 6/      C2H4   + O2   
0t   CO2  + H2O 

Bài 2 (3,0 điểm): Cho các oxit có công thức sau: SO3, Fe2O3, K2O, N2O5, MgO, 

Al2O3. 

 Hãy phân loại và đọc tên các oxit trên. Viết công thức của axit tương ứng 

với các oxit axit và công thức của bazơ tương ứng với các oxit bazơ. 

Bài 3 (3,0 điểm): Dẫn từ từ 0,896 lít CO (đktc) qua m gam oxit sắt FexOy nung 

nóng. Sau phản ứng được 1,68 gam kim loại sắt.  

 1/ Tìm giá trị m? biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn theo sơ đồ sau: 

FexOy +    CO  
0t       Fe +    CO2 

Bài 4 (7,0 điểm): Cho 11,9 gam  hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn tác dụng vừa hết 

với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 4,48 lit khí H2 (đktc). 

a. Viết các phương trình hóa học xảy ra. 

b. Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp 

c. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biết nồng độ dung dịch HCl là 

0,5M.  
 

Cho: Mg = 24; Al = 27; Zn = 65; Fe = 56; Ba= 137; 
Cu = 64; K = 39; S = 32; Ca = 40; Na = 23; Cl = 35,5; C =12; O = 16. 

 

 
Họ và tên thí sinh:...........................................................SBD................. 

 

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

 
 

TRƯỜNG THCS  

 

Đề thi chọn học sinh giỎI 

Môn: Hoá học 8  

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

Bài 1(1,5 điểm)  

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau? Co biết mỗi phản ứng thuộc 

loại nào? Vì sao?  
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a, Al      + ?                                  Al2O3 

b, ?   +   O2                                     P2O5 

c,    H2O                          H2  +  ? 

d,   KMnO4                           K2MnO4  +  ?   +    ? 

e,    Fe   +  ?                            FeCl3     

Bài 2 (1,5 điểm) 

a. Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam Oxi trong Sắt (III)Sunfat và ứng 

với 14 gam Sắt trong đó. 

b. Tính lượng Oxi ứng với 24 kg Lưu huỳnh có trong Nhôm đi Hidrophot 

phat ứng với 81 gam Nhôm trong đó.  

Bài 3(1,5 điểm) 

Có 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: Không khí, khí Oxi, Khí Hiđro và 

khí Cacbonic. bằng cách nào  để nhận biết các chất khí trong mỗi bình. Giải thích 

và viết phương trình phản ứng (nếu có) 

Bài 4(1,5 điểm) 

  Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 8,4 lít O2 

(đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O theo tỷ lệ thể tích 44:15 về khối lượng. 

Hãy tìm công thức của X. 

Bài 5(2,0 điểm)  

a. Hãy nêu những công thức hoá học Oxit phi kim không phải là Oxit axit 

và giải tích điều phủ nhận đó, 

b. Hãy nêu những kim loại ở hoá tri cao cũng tạo ra Oxit axit  

c. Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. 

Tính tỷ lệ a/b. 

Bài 6(2,0 điểm): Cho a gam sắt  vào  HCl ( thí nghiệm 1). Sau khi cô cạn đung 

dịch thu được 3,1 gam chất rắn. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg vào HCl ( thí 

nghiệm 2) cung lượng như trên sau khi cô cạn dung dịch thu được 3,33 gam chất 

rắn và 0,448 lít H2 (đktc). 

Đề thi chọn học sinh giỎI 

Môn: Hoá học 8  
Thời gian làm bài: 90 phút 

 

Bài 1: (2,5 điểm) 

Cho các sơ đồ phản ứng sau: 
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(1) CxHyOz  + O2                          ?   + H2O 

(2)  FeS2   + O2                      SO2   + ? 

(3)   Al   +   ?                            Al2(SO4)3    +   H2 

(4)    SO3   +    ?                         Na2SO3    +  H2O 

(5)   Fe2(SO4)3    +   Cu                ?    + CuSO4 

a. Hoàn thành các phương trình phản ứng. 

b. Gọi tên và phân loại các hợp chất các công thức hoá học tìm được trong 

các phản ứng trên. 

Bài 2: (2điểm) 

a. Tính khối lượng của sắt trong 50 kg quặng chứa 80 % Fe2O3. 

b. Tìm x trong công thức Na2CO3.xH2O. Biết rằng trong muối ngậm nước 

đó thì Na2CO3 chiếm 37,07%. 

Bài 3: (2,5 điểm) 

a. Có 4 lọ mất nhãn đựng các dung dịch BaCl2, NaCl, H2SO4 và NaOH. 

Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất trong mỗi lọ 

b. Nêu các phương pháp sản xuất Oxi trong công nghiệp và viết phương 

trình ứng (nếu có) 

Bài 4: (3,0 điểm) 

a.  Cho 10,2 gam hỗn hợp gỗm Al và Mg vào dung dịch HCl dư, sau khi 

phản ứng kết thúc thì thu được 11,2 lít khí (ở đktc). Hãy tính thành phần   

% về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. 

b. Dẫn toàn bộ khí H2 thu được đi qua ống có chứa a gam Fe2O3 được nung 

nóng , sau phản ứng thì người ta thu được 60 gam chất rắn. Hãy tính a. 

 

Họ và tên thí sinh:...........................................................SBD................. 

 

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
 

 

 Đề thi chọn học sinh giỎI 

Môn: Hoá học 8 - Thời gian làm bài: 90 phút 

Câu 1:  ( 2 điểm ) 

 Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg ; Al ; Cu ; HCl ; KClO3 ; Ag . Hãy làm thế 

nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau:  Cu        CuO       Cu   
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 Nêu rõ các bước làm và viết phương trình hóa học - nếu có 

Câu 2: ( 3 điểm ) 

 Khử hoàn toàn 11,5 gam một oxit của chì bằng khí hiđro, thì thu được 10,35 gam 

kim loại chì. 

 Tìm công thức hóa học của chì oxit. 

Câu 3: ( 5 điểm ) 

 Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học. 

                                  K ; SO2 ; CaO ; H2O , Fe3O4 , H2 ; NaOH ; HCl. 

Câu 4:  ( 6 điểm ) 

 Khử hoàn toàn hỗn hợp (nung nóng ) gồm CuO và Fe2O3 bằng khí Hiđro, sau 

phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp 2 kim loại. Ngâm hỗn hợp kim loại này trong 

dung dịch HCl, phản ứng xong người ta lại thu được khí Hiđro có thể tích là 2,24 

lít. 

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. 

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp 

ban đầu. 

c)  Tính thể tích khí Hiđro đã dùng ( đktc ) để khử khử hỗn hợp các Oxit trên. 

Câu 5: ( 4 điểm ) 

 Cho 28 ml khí Hiđro cháy trong 20 ml khí Oxi. 

a) Tính : khối lượng nước tạo thành. 

b) Tính thể tích của nước tạo thành nói trên. 

( Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn ) 

Họ và tên thí sinh:...........................................................SBD................. 

 

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8  

ĐỀ THI MÔN HOÁ HỌC 

Thời gian : 120 phút 

 

Câu 1: 
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Có 400ml dung dịch H2SO4 15% , cần đổ thêm vào bao nhiêu lít  

 nước để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 1,5M . Biết khối lượng riêng của 

H2SO4  1,6 gam/ml.  

Câu 2:  

Đốt cháy hoàn toàn 1 gam hợp chất hữu cơ A, thu được 3,384 gam CO2 và 

0,694 gam H2O. Tỉ khối hơi so với không khí là 2,69 . 

Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của A   

Câu 3:  

a. Electron của nguyên tử hidro chuyển động bên trong một hình cầu có 

bán kính là 3.10 
- 8

 cm. Hạt nhân của nguyên tử hidro được coi như một quả cầu 

có bán kính là 5,0.10 
- 13

 cm. Nếu phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có 

đường kính là 6 cm thì bán kính của nguyên tử sẽ là bao nhiêu ? 

b. Biết hạt proton có khối lượng là mP = 1,6726.10
 - 27

 kg . Tính khối 

lượng riêng của hidro, biết bán kính nguyên tử hidro là r = 5,3 . 10 
- 9 

cm và hạt 

nhân nguyên tử hidro chỉ có 1 proton ( không có nơtron) 
 
  

Câu 4: 

 Có 5 lọ hoá chất bị mắt nhãn đó là: H2SO4, HCl, BaCl2,  NaCl và NaOH. 

Em hãy trình bày cách nhận biết với một thuốc thử duy nhất đó là quỳ tím? 

Câu 5:  

Cho 17,3 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kẽm và nhôm tác dụng với hết 

400 gam dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ( các chất tham gia 

vừa đủ) thì thu được 15,68 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn 

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ? 

b. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại có trong hỗn hợp ? 

c. Tính  C% của mỗi muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng? 

 

Cho biết : H = 1. O= 16;  Zn  = 65 ; Al = 27 ; Cl = 35.5 

  

 
 

 


